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I- PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH ( 40 câu, từ câu 1 đến câu 40 )
	Câu 1 : 
	Thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Young, chiếu đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,48μm và λ2 = 0,64μm. Người ta thấy tại vị trí vân sáng bậc 4 của bức xạ λ1 cũng có vân sáng bậc k của bức xạ λ2 trùng tại đó. Bậc k đó là

	A.
	2
	B.
	5
	C.
	3
	D.
	4

	Câu 2 : 
	Mạch xoay chiều RLC có điện áp hiệu dụng ở 2 đầu đoạn mạch không đổi. Hiện tượng cộng hưởng điện xảy ra khi

	A.
	Thay đổi điện dung C để điện áp trên R đạt cực đại

	B.
	Thay đổi R để điện áp trên tụ đạt cực đại

	C.
	Thay đổi tần số f để điện áp trên tụ đạt cực đại

	D.
	Thay đổi độ tự cảm L để điện áp trên cuộn cảm đạt cực đại

	Câu 3 : 
	Một đoạn mạch gồm cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 
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mắc nối tiếp với một tụ điện có điện dung 
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và một điện trở R. Cường độ dòng điện chạy qua đoạn mạch là 
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. Tổng trở của đoạn mạch Z=50(Ω). Điện trở R và công suất trên đoạn mạch có giá trị 

	A.
	10(Ω), 40(W)
	B.
	20(Ω), 40(W)
	C.
	30(Ω), 60(W)
	D.
	40(Ω), 80(W)

	Câu 4 : 
	Đặt điện áp xoay chiều u =U0cos(t (U0 và ( không đổi) vào hai đầu đoạn mạch RLC không phân nhánh. Biết độ tự cảm và điện dung được giữ không đổi. Điều chỉnh trị số điện trở R  cho đến khi R=R0  thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch đạt cực đại. Khi đó R0 và  hệ số công suất của đoạn mạch là

	A.
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	D.
	R0=(ZL-ZC)2 và 0,85

	Câu 5 : 
	Tác dụng cơ bản của cái chấn lưu trong đèn tuýp là

	A.
	Tăng hệ số công suất của mạch, để tăng độ sáng của đèn

	B.
	Giảm hệ số công suất của mạch để tăng cường độ dòng điện

	C.
	Tạo ra suất điện động tự cảm để chống lại dòng điện trong mạch

	D.
	Tạo ra độ sụt áp trên nó khi đèn sáng bình thường

	Câu 6 : 
	Trong thí nghiệm của Young, khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm, khoảng cách giữa hai khe đến màn (đặt song với mặt phẳng chứa hai khe) là 2m. Nguồn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ = 0,5μm. Bề rộng vùng giao thoa là 25mm (đối xứng qua vân trung tâm). Số vân sáng quan sát được trên màn là

	A.
	14 vân
	B.
	13 vân
	C.
	11 vân
	D.
	12 vân

	Câu 7 : 
	Đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R, tụ điện C thay đổi được, cuộn dây có độ từ cảm 
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 và điện trở r = 20() mắc nối tiếp. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 60(V) và tần số 50(Hz). Điều chỉnh điện dung tụ điện đến giá trị C1 thì công suất tiêu thụ trên mạch đạt cực đại và bằng 30(W). Điện trở R và điện dung C1 có giá trị là

	A.
	R = 100(); 
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	B.
	R = 120(); 
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	C.
	R = 120(); 
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	D.
	R = 100(); 
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	Câu 8 : 
	Một máy phát điện xoay chiều 3 pha, mạch ngoài mắc ba tải hoàn toàn giống nhau, cường độ dòng điện cực đại đi qua mỗi tải là I0. Ở thời điểm t khi i1= I0 thì

	A.
	i2 = i3 = 
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	i2 = i3 = - 
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	i2 = i3 = - 
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	D.
	i2 = i3 = 
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	Câu 9 : 
	Phát biểu nào dưới đây là không đúng

	A.
	Nếu chỉ dùng 2 điôt mắc với tải tiêu thụ, ta không thu được dòng chỉnh lưu 2 nửa chu kì

	B.
	Một dòng điện xoay chiều đang chạy qua một điện trở thuần. Nếu mắc nối tiếp với điện trở này một điôt lý tưởng thì cường độ hiệu dụng của dòng điện chạy qua điện trở giảm 2 lần

	C.
	Dòng điện qua dụng cụ chỉnh lưu là dòng có cường độ thay đổi

	D.
	Một dòng điện xoay chiều đang chạy qua một điện trở thuần. Nếu mắc nối tiếp với điện trở này một điôt lý tưởng thì công suất tiêu thụ trên điện trở giảm 2 lần

	Câu 10 : 
	Mạch chọn sóng của máy thu vô tuyến điện gồm cuộn dây thuần cảm có L = 2.10-5 (H) và một tụ xoay có điện dung biến thiên từ C1 = 10pF đến C2 = 500pF khi góc xoay biến thiên từ 00 đến 1800. Khi góc xoay của tụ bằng 900 thì mạch thu sóng điện từ có bước sóng là

	A.
	107,52m
	B.
	134,54m
	C.
	26,64m
	D.
	188,40m

	Câu 11 : 
	Một đoạn mạch R, L, C mắc nối tiếp, cuộn dây thuần cảm. Gọi U0R, U0L, U0C là hiệu điện thế cực đại ở hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Biết U0L = 2U0R = 2U0C. Kết luận nào dưới đây về độ lệch pha giữa dòng điện và điện áp là đúng

	A.
	u sớm pha i một góc π/4
	B.
	u chậm pha hơn i một góc π/4

	C.
	u chậm pha hơn i một góc π/3
	D.
	u sớm pha hơn i một góc 3π/4

	Câu 12 : 
	Trong thí nghiệm Iâng về giao thoa với ánh đơn sắc có bước sóng 
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. Khoảng cách từ hai khe đến màn 2m, khoảng cách giữa hai khe sáng là 2mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 đến vân tối bậc 5 ở hai bên so với vân sáng trung tâm là

	A.
	0,375mm
	B.
	6,525mm
	C.
	3,75mm
	D.
	5,625mm

	Câu 13 : 
	Chọn câu đúng trong các câu sau đây

	A.
	Trong hệ tự dao động, dao động của vật được duy trì nhờ ngoại lực tuần hoàn tác dụng vào vật thường xuyên

	B.
	Tần số của ngoại lực tác dụng lên hệ dao động luôn bằng tần số dao động tự do

	C.
	Dao động tắt dần nhanh hay lâu phụ thuộc vào cường độ lực ma sát

	D.
	Hiện tượng cộng hưởng luôn có hại vì nó gây ra sự nứt, gãy khi vật bị dao động dưới tác dụng của ngoại lực

	Câu 14 : 
	Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hoà với biên độ A. Khi vật nặng chuyển động qua vị trí cân bằng thì giữ cố định điểm chính giữa của lò xo. Vật sẽ tiếp tục dao động với biên độ bằng

	A.
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	Câu 15 : 
	Kết luận nào không đúng đối với đoạn mạch chỉ có cuộn dây thuần cảm

	A.
	Đối với mạch điện xoay chiều, điện áp hai đầu cuộn dây thuần cảm nhanh pha 
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/2 so với dòng điện

	B.
	Đối với mạch điện xoay chiều, cảm kháng ZL không gây ra sự toả nhiệt trên cuộn cảm

	C.
	Đối với dòng điện không đổi cuộn thuần cảm có tác dụng như một điện trở thuần 

	D.
	Đối với dòng điện xoay chiều cuộn dây thuần cảm cản trở dòng điện và sự cản trở đó tăng theo tần số của dòng điện

	Câu 16 : 
	Một nhạc cụ phát ra âm có tần số âm cơ bản là f = 420(Hz). Một người có thể nghe được âm có tần số cao nhất là 18000(Hz). Tần số âm cao nhất mà người này nghe được do dụng cụ này phát ra là

	A.
	17640(Hz)
	B.
	17000(Hz)
	C.
	17850(Hz)
	D.
	18000(Hz)

	Câu 17 : 
	Hai nguồn A, B cách nhau 6cm dao động ngược pha cùng tần số f = 15Hz, phát ra hai sóng nước có vận tốc 30cm/s. Trên đoạn AB có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại

	A.
	6 điểm
	B.
	7 điểm
	C.
	4 điểm
	D.
	5 điểm

	Câu 18 : 
	Sóng nào trong các sóng sau không truyền được trong môi trường chân không? 

	A.
	Sóng ánh sang
	B.
	Sóng điện từ
	C.
	Sóng vô tuyến
	D.
	Sóng siêu âm

	Câu 19 : 
	Hiện tượng đảo sắc trong vạch quang phổ là       

	A.
	Quang phổ vạch phát xạ chất này đổi thành vạch phát xạ chất khác

	B.
	Quang phổ vạch hấp thụ của chất này đổi thành vạch phát  xạ của chất khác

	C.
	Quang phổ vạch hấp thụ đổi thành vạch phát xạ của chính chất đó 

	D.
	Quang phổ vạch đổi màu đơn sắc này sang màu đơn sắc khác

	Câu 20 : 
	Vật dđđh: gọi t1là thời gian ngắn nhất vật đi từ VTCB đến li độ x = A/2 và t2 là thời gian vật đi từ vị trí li độ x = A/2 đến biên dương. Ta có

	A.
	t1 = 0,5t2 
	B.
	t1 = t2 
	C.
	t1 = 2t2 
	D.
	t1 = 4t2

	Câu 21 : 
	Trong giao thoa ánh sáng với thí nghiệm Young, khoảng vân là i. Nếu đặt toàn bộ thiết bị trong chất lỏng có chiết suất n thì khoảng vân giao thoa là

	A.
	i/(n + 1)
	B.
	n.i
	C.
	i/n
	D.
	i/(n - 1)

	Câu 22 : 
	Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80(N/m), vật nặng khối lượng m = 200(g) dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g = 10m/s2. Trong một chu kỳ, thời gian lò xo giãn là

	A.
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	Câu 23 : 
	Trong mạch LC điện tích của tụ điện biến thiên điều hoà với giá trị cực đại bằng Q0. Điện tích của tụ điện khi năng lượng từ trường gấp 3 lần năng lượng điện trường là

	A.
	q = 
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	B.
	q = 
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	C.
	q = 
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	D.
	q = 
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	Câu 24 : 
	Trong mạch điện xoay chiều gồm R, L, C mắc nối tiếp đang có cộng hưởng. Nếu tăng tần số của điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu mạch thì

	A.
	Điện áp hai đầu tụ tăng
	B.
	Tổng trở mạch giảm

	C.
	Điện áp hai đầu R giảm
	D.
	Cường độ dòng điện qua mạch tăng

	Câu 25 : 
	Đặt vào hai đầu mạch điện RLC một điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng không đổi thì điện áp hiệu dụng trên các phần tử R, L và C lần lượt bằng 60V, 100V và 20V. Khi thay tụ C bằng tụ C1 để trong mạch có cộng hưởng điện thì điện áp hiệu dụng hai đầu điện trở bằng

	A.
	100
[image: image31.wmf]2

V
	B.
	120
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V
	C.
	100V
	D.
	60V

	Câu 26 : 
	Một con lắc đơn được treo vào trần của một xe ô tô đang chuyển động theo phương ngang. Chu kỳ dao động của con lắc đơn trong trường hợp xe chuyển thẳng đều là T1, khi xe chuyển động nhanh dần đều với gia tốc a là T2 và khi xe chuyển động chậm dần đều với gia tốc a là T3. Biểu thức nào sau đây đúng

	A.
	T2 = T1 = T3
	B.
	T2 < T1 < T3
	C.
	T2 = T3 > T1
	D.
	T2 = T3 < T1

	Câu 27 : 
	Trong thí nghiệm về giao thoa với ánh đơn sắc bằng phương pháp Iâng. Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân 

	A.
	Tối thứ 16
	B.
	sáng thứ 16
	C.
	Tối thứ 18
	D.
	sáng thứ 18

	Câu 28 : 
	Dao động cưỡng bức có đặc điểm nào sau đây? 

	A.
	Năng lượng mà ngoại lực cung cấp luôn lớn hơn năng lượng bị giảm do lực cản của môi trường

	B.
	Tần số của dao động bằng tần số dao động riêng của hệ

	C.
	Biên độ đạt cực đại khi tần số của dao động bằng tần số dao động riêng của hệ. 

	D.
	Biên độ của dao động chỉ phụ thuộc vào biên độ của ngoại lực tuần hoàn

	Câu 29 : 
	Trong dao động điều hoà thì

	A.
	Véctơ vận tốc và véc tơ gia tốc luôn đổi chiều khi vật đi qua vị trí cân bằng

	B.
	Véctơ vận tốc luôn cùng hướng với chuyển động của vật, véctơ gia tốc luôn hướng về vị trí cân bằng

	C.
	Véctơ vận tốc và véctơ gia tốc luôn là những vectơ không đổi

	D.
	Véctơ vận tốc và véc tơ gia tốc luôn cùng hướng với chuyển động của vật

	Câu 30 : 
	Một con lắc lò xo treo thẳng đứng tại nơi có gia tốc rơi tự do g=9,8m/s​​​​2. Khi vật cân bằng lò xo dãn ∆l = 4cm. Cho con lắc dao động điều hoà với biên độ 5cm xung quanh vị trí cân bằng. Tốc độ lớn nhất của con lắc trong quá trình dao động là

	A.
	78,26cm/s
	B.
	25,3cm/s
	C.
	156,5cm/s
	D.
	50,6cm/s

	Câu 31 : 
	Trong mạch dao động LC lý tưởng, gọi i và u là cường độ dòng điện trong mạch và hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn dây tại một thời điểm nào đó, I0 là cường độ dòng điện cực đại trong mạch. Hệ thức biểu diễn mối liên hệ giữa i, u và I0 là

	A.
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	C.
	
[image: image35.wmf](

)

2

2

2

0

u

L

C

i

I

=

-


	D.
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	Câu 32 : 
	Trong mạch điện xoay chiều R,L,C mắc nối tiếp phát biểu nào sau đây đúng 

	A.
	Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch không thể nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên điện trở thuần R

	B.
	Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn lớn hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử 

	C.
	Cường độ dòng điện có thể trễ pha hơn điện áp giữa hai đầu đoạn mạch góc 3(/2

	D.
	Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch luôn nhỏ hơn điện áp hiệu dụng trên mỗi phần tử 

	Câu 33 : 
	Mạch dao động gồm tụ điện có điện dung 4500pF và cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm 5μH. Hiệu điện thế cực đại ở hai đầu tụ điện là 2V. Cường độ dòng điện cực đại trong mạch là

	A.
	6.10-4A
	B.
	0,03A
	C.
	0,06A
	D.
	3.10-4A

	Câu 34 : 
	Một lò xo có độ cứng k = 96N/m, lần lượt treo hai quả cầu khối lượng m1, m2 vào lò xo và kích thích cho chúng dao động thì thấy: trong cùng một khoảng thời gian m1 thực hiện được 10 dao động, m2 thực hiện được 5 dao động. Nếu treo cả hai quả cầu vào lò xo thì chu kỳ dao động của hệ là T = (/2 (s). Giá trị của m1, m2 là

	A.
	m1 = 1,0kg; m2 = 4.0kg
	B.
	m1 = 1,2kg; m2 = 4,8 kg

	C.
	m1= 2,0kg; m2 = 3,0kg
	D.
	m1 = 4,8kg; m2 = 1,2kg

	Câu 35 : 
	Tại hai điểm trên mặt nước, có hai nguồn phát sóng A và B có phương trình u = acos(40t) (cm), tốc độ truyền sóng là 50cm/s, A và B cách nhau 11cm. Gọi M là điểm trên mặt nước có MA = 11cm và MB = 5cm. Số vân giao thoa cực đại trên đoạn AM là 

	A.
	6
	B.
	2
	C.
	9
	D.
	7

	Câu 36 : 
	Chọn câu sai

	A.
	Để thu sóng điện từ, mắc phối hợp ăngten với mạch dao động có tần số riêng điều chỉnh được

	B.
	Bước sóng của sóng điện từ càng ngắn thì năng lượng sóng càng nhỏ

	C.
	Trong máy thu thanh vô tuyến điện, mạch dao động thực hiện chọn sóng cần thu

	D.
	Để phát sóng điện từ, mắc phối hợp máy phát dao động điều hoà với một ăngten

	Câu 37 : 
	Dây đàn hồi AB dài 90cm treo lơ lửng, đầu B tự do, đầu A gắn với 1 âm thoa dao động với tần số f =80Hz. Trên dây hình thành sóng dừng với 5 bụng sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là

	A.
	40m/s
	B.
	32m/s
	C.
	16m/s
	D.
	28,8m/s

	Câu 38 : 
	Cho đoạn mạch xoay chiều RLC mắc nối tiếp, R = 10, cuộn thuần cảm L =
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(V).  Điện áp ở 2 đầu tụ điện là

	A.
	uC = 100
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	B.
	uC = 100cos(100t - 
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	C.
	uC = 200
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	Câu 39 : 
	Một sóng ngang được mô tả bởi phương trình y = yocos2π(ft - x/λ). Tốc độ dao động cực đại của phần tử môi trường lớn gấp 4 lần tốc độ truyền sóng nếu

	A.
	λ = πyo/4
	B.
	λ = πyo 
	C.
	λ = πyo/2
	D.
	λ = 2πyo 

	Câu 40 : 
	Đoạn mạch RLC mắc vào mạng điện tần số f1 thì cảm kháng là 36
[image: image47.wmf]W

và dung kháng là 144
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. Nếu mạng điện có tần số f2= 120Hz thì cường độ dòng điện cùng pha với điện áp ở hai đầu đoạn mạch. Giá trị f1 là

	A.
	100Hz
	B.
	50Hz
	C.
	90Hz
	D.
	60Hz


II- PHẦN RIÊNG (10 câu ) Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần ( phần A hoặc  B )

A- Theo chương trình chuẩn ( 10 câu, từ câu 41 đến câu 50 ) 
	Câu 41 : 
	Hai vật A và B lần lượt có khối lượng là 2m và m được nối với nhau bằng một sợi dây mảnh không dãn, rồi treo vào một lò xo ( lò xo nối với A ). Gia tốc của A và B ngay sau khi cắt dây là

	A.
	g/2; g/2
	B.
	g; g
	C.
	g; g/2
	D.
	g/2; g

	Câu 42 : 
	Chọn phát biểu sai về đồng hồ quả lắc

	A.
	Dao động của quả lắc lúc đồng hồ đang hoạt động là dao động tự do

	B.
	Dao động của quả lắc lúc đồng hồ đang hoạt động là dao động cưỡng bức

	C.
	Dao động của quả lắc lúc đồng hồ đang hoạt động là dao động có tần số bằng tần số riêng của hệ

	D.
	Là một hệ tự dao động

	Câu 43 : 
	Tính chất nào sau đây liên quan đến trường điện từ là sai

	A.
	Cả điện trường và từ trường đều có cường độ giảm theo khoảng cách từ nguồn theo quy luật tỉ lệ nghịch với bình phương khoảng cách

	B.
	Từ trường luôn có đường sức khép kín

	C.
	Điện trường do các điện tích đứng yên sinh ra không bao giờ có đường sức khép kín

	D.
	Điện trường do từ trường biến thiên sinh ra luôn có đường sức khép kín

	Câu 44 : 
	Một vật dao động điều hoà có tốc độ cực đại bằng 0,08 m/s và gia tốc cực đại bằng 0,32 m/s2 chu kì và biên độ dao động của nó bằng

	A.
	π/2s; 0,03m
	B.
	2π s; 0,02m
	C.
	π s; 0,01m
	D.
	π/2s; 0,02m


	Câu 45 : 
	Trong mạch dao động điện từ tự do, năng lượng từ trường trong cuộn dây biến thiên tuần hoàn với tần số góc
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	Câu 46 : 
	Phát biểu nào sau đây là không đúng về máy quang phổ lăng kính

	A.
	Quang phổ của một chùm sáng thu được trong buồng ảnh của máy luôn là một dải sáng có màu cầu vồng

	B.
	Ống chuẩn trực có tác dụng tạo ra chùm tia sáng song song

	C.
	Buồng ảnh nằm ở phía sau lăng kính

	D.
	Lăng kính có tác dụng phân tích chùm ánh sáng phức tạp song song thành các chùm sáng đơn sắc song song.

	Câu 47 : 
	Một sóng chạy truyền dọc theo trục x  được mô tả bởi phương trình y(x,t) = 8cos2π(0,5x - 4t) (cm) trong đó x tính bằng m, t tính bằng s. Vận tốc truyền sóng là

	A.
	0,5 m/s
	B.
	8 m/s
	C.
	0,25 m/s
	D.
	4 m/s

	Câu 48 : 
	Một mạch điện xoay chiều mắc nối tiếp gồm 1 điện trở R = 100Ω, một tụ điện có điện dung C = 10-4/2πF và một cuộn dây thuần cảm có độ tự cảm L thay đổi được. Điện áp hai đầu đoạn mạch có biểu thức u = 200cos(100πt) (V). Cho L biến đổi, khi thấy L = Lo thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn dây đạt cực đại. Khi đó Lo nhận giá trị nào trong các giá trị sau

	A.
	5/2π (H)
	B.
	2/π (H)
	C.
	3/π (H)
	D.
	3/2π(H)

	Câu 49 : 
	Khi mắc một điện áp xoay chiều vào một phần tử X thì thấy dòng điện trong mạch bằng 0,25A và sớm pha so với điện áp đặt vào là π/2. Cũng điện áp nói trên nếu mắc vào một phần tử Y thì cường độ dòng điện vẫn là 0,25A nhưng cùng pha với điện áp đặt vào. Cường độ dòng điện trong mạch khi mắc điện áp trên vào mạch chứa X và Y mắc nối tiếp
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(A)  và trễ pha π/4 so với điện áp
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(A)  và sớm pha π/2 so với điện áp

	Câu 50 : 
	Hai nguồn sóng kết hợp giống hệt nhau được đặt cách nhau một khoảng x trên đường kính của một đường tròn bán kính R (x<<R) và đối xứng qua tâm của đường tròn. Biết rằng mỗi nguồn đều phát sóng có bước sóng λ và x = 5,2λ. Tính số điểm dao động cực đại trên đường tròn

	A.
	24
	B.
	22
	C.
	20
	D.
	26


B - Theo chương trình nâng cao ( 10 câu, từ câu 51 đến câu 60 )
	Câu 51 : 
	Một đĩa mỏng, phẳng, đồng chất có thể quay được xung quanh một trục đi qua tâm và vuông góc với mặt phẳng đĩa. Tác dụng vào đĩa một mômen lực 960Nm không đổi, đĩa chuyển động quay quanh trục với gia tốc góc 3rad/s2. Mômen quán tính của đĩa đối với trục quay đó là

	A.
	I = 180 kgm2
	B.
	I = 320 kgm2
	C.
	I = 240 kgm2
	D.
	I = 160 kgm2

	Câu 52 : 
	Scooby-doo đi xe máy với vận tốc 20m/s và nghe thấy tiếng còi do xe máy mình phát ra là 4kHz. Nếu chuột Mickey đi ôtô với vận tốc 30m/s theo tất cả các hướng thì có thể nghe được tiếng còi xe máy có tần số lớn nhất và nhỏ nhất bằng bao nhiêu biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

	A.
	3444,4 Hz và 4525 Hz
	B.
	3444,4 Hz và 4343,2 Hz

	C.
	4111,1 Hz và 4343,2 Hz
	D.
	4625 Hz và 4111,1 Hz

	Câu 53 : 
	Gấu Pooh (Kungfu Panda) chạy ca nô trên vịnh Hạ Long với vận tốc 10m/s ra xa một vách đá và hướng về một cái mủng nhỏ đang đỗ trên mặt nước. Nếu ca nô phát ta tiếng còi với tần số 500Hz thì báo Tai Lung ngồi trên mủng nghe được các âm thanh với tần số bao nhiêu biết vận tốc truyền âm trong không khí là 340m/s

	A.
	479 Hz; 511 Hz
	B.
	485 Hz; 522 Hz
	C.
	515 Hz; 486 Hz
	D.
	515 Hz; 485 Hz

	Câu 54 : 
	Một mômen lực có độ lớn 30Nm tác dụng vào một bánh xe có mômen quán tính đối với trục bánh xe là 2kgm2. Nếu bánh xe quay nhanh dần đều từ trạng thái nghỉ thì động năng của bánh xe ở thời điểm t = 10s là

	A.
	E® = 22,5 kJ
	B.
	E® = 18,3 kJ
	C.
	E® = 24,6 kJ
	D.
	E® = 20,2 kJ

	Câu 55 : 
	Chọn câu đúng Trong chuyển động quay có tốc độ góc ω và gia tốc góc ( chuyển động quay nào sau đây là nhanh dần?

	A.
	ω = 3 rad/s và ( = 0
	B.
	ω = - 3 rad/s và ( = - 0,5 rad/s2

	C.
	ω = - 3 rad/s và ( = 0,5 rad/s2
	D.
	ω = 3 rad/s và ( = - 0,5 rad/s2

	Câu 56 : 
	Một thanh nhẹ dài 1m quay đều trong mặt phẳng ngang xung quanh trục thẳng đứng đi qua trung điểm của thanh. Hai đầu thanh có hai chất điểm có khối lượng 2kg và 3kg. Tốc độ của mỗi chất điểm là 5m/s. Mômen động lượng của thanh là

	A.
	L = 15,0 kgm2/s
	B.
	L = 10,0 kgm2/s
	C.
	L = 7,5 kgm2/s
	D.
	L = 12,5 kgm2/s

	Câu 57 : 
	Một đĩa mài có mômen quán tính đối với trục quay của nó là 1,2 kgm2. Đĩa đang đứng yên thì chịu một mômen lực không đổi 16Nm, Mômen động lượng của đĩa tại thời điểm t = 3,3s là

	A.
	66,2 kgm2/s
	B.
	70,4 kgm2/s
	C.
	52,8 kgm2/s
	D.
	30,6 kgm2/s

	Câu 58 : 
	Phát biểu nào sau đây là không đúng

	A.
	Mômen lực tác dụng vào vật rắn làm thay đổi tốc độ quay của vật

	B.
	Mômen lực dương tác dụng vào vật rắn làm cho vật quay nhanh dần

	C.
	Mômen quán tính của vật rắn đối với một trục quay lớn thì sức × của vật trong chuyển động quay quanh trục đó lớn

	D.
	Mômen quán tính của vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay và sự phân bố khối lượng đối với trục quay

	Câu 59 : 
	Trên mặt phẳng nghiêng góc α so với phương ngang, thả vật 1 hình trụ khối lượng m bán kính R lăn không trượt từ đỉnh mặt phẳng nghiêng xuống chân mặt phẳng nghiêng. Vật 2 khối lượng bằng khối lượng vật 1, được được thả trượt không ma sát xuống chân mặt phẳng nghiêng. Biết rằng vận tốc ban đầu của hai vật đều bằng không. Vận tốc khối tâm của chúng ở chân mặt phẳng nghiêng có

	A.
	v1 > v2
	B.
	v1 < v2
	C.
	v1 = v2 
	D.
	Chưa đủ điều kiện kết luận

	Câu 60 : 
	Hai đĩa mỏng nằm ngang có cùng trục quay thẳng đứng đi qua tâm của chúng. Đĩa 1 có mômen quán tính I1 đang quay với tốc độ ω0, đĩa 2 có mômen quán tính I2 ban đầu đứng yên. Thả nhẹ đĩa 2 xuống đĩa 1 sau một khoảng thời gian ngắn hai đĩa cùng quay với tốc độ góc ω
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